Vương Hà Bắc                 GVCN Lớp 3C                     Trường Tiểu học Phạm Trấn


Thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1: GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHÀO CỜ 

TIẾT 2:                                                   TOÁN

               ôn tập về hình học

I. Mục tiêu:

- Ôn tập củng cố về đường gấp khúc, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác.

- Rèn kỹ năng tính độ dài đường gấp khúc, tính chu vi hình nhữ nhật, hình tam giác, kẻ thêm đoạn thẳng vào hình. 
- HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1, 2, 3. 

- Giáo dục học sinh ham giải toán.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ kẻ hình bài 3 ( Trang 11 )

III. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Gọi 1 học sinh làm bài 3 ( Trang 11 )

- NX, đánh giá.

2. bài mới   
a) Giới thiệu bài (1’)

b) Hướng dẫn ôn tập (30’)

	* Bài 1:

- Gọi HS nêu Y/c
- Yêu cầu HS tự nhớ lại cách tính độ dài đường gấp khúc và tính chu vi hình tam giác để giải phần a, b vào vở
- Củng cố cách tính độ dài đường gấp khúc, cách tính chu vi hình tam giác.

- Lưu ý: về đơn vị đo 

* Bài 2: - Gọi HS nêu Y/c
- Yêu cầu HS  dùng thước có cm để đo độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD trong  sgk.
- Củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật
* Bài 3: Treo bảng phụ 

- Lưu ý cách đếm hình:

+ Đánh số thứ tự cho từng phần của hình rồi đếm.

* Bài 4: Giáo viên vẽ hình như sgk lên bảng

- Lưu ý cho HS cách kẻ đoạn thẳng vào trong hình

* Yêu cầu HS: kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình tam giác ở phần a để được  1 hình tứ giác và 2 hình tam giác.
3. Củng cố, dặn dò (4’)
- Tiết toán hôm nay các em ôn tập kiến              thức gì?

 - Nhận xét giờ học

- Dặn: Chuẩn bị bài : Ôn tập về giải toán
	- HS  nêu yêu cầu

- Cả lớp làm bài vào vở

- 2 em chữa bài

- Lớp nhận xét.

- HS  so sánh độ dài đường gấp khúc và chu vi tam giác
- HS đọc đề

- HS thực hành đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật.

- HS làm vở, 1 em chữa bài.

- Lớp nhận xét, nhắc lại cách tính

- HS quan sát hình vẽ

- Đếm số hình vuông, hình tam giác 

- Lớp nhận xét.

- HS quan sát
- Lớp kẻ vào sgk

- 2 em lên kẻ trên bảng
HS trả lời
- HS nghe



TIẾT 3 + 4:                                TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
       chiếc áo len

I. Mục tiêu:

- Đọc đúng các từ khó: phụng phÞu, lạnh buốt, hiểu từ ngữ khó trong mục chú giải, nắm được nội dung ý nghĩa câu chuyện: Cần biết yêu thương nhường nhịn anh, chị em trong gia đình. HS kể lại được câu chuyện.

- Rèn kĩ năng đọc ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ, kĩ năng kể phối hợp cử chỉ, nét mặt và giọng điệu khi kể.

- Giáo dục học sinh biết nhường nhịn quan tâm đến mọi người trong gia đình.

II. Đồ dùng 

- Bảng phụ ghi câu dài và các câu gợi ý kể từng đoạn của câu chuyện. Tranh phúng to.

III. Hoạt động dạy học. Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ ( 5’ )

- Gọi 2 Học sinh đọc thuộc bài " Khi mẹ vắng nhà" và nêu nội dung bài?

- Nhận xét, đánh giá
2. Dạy bài mới:

a) Giới thiệu bài ( 1’  ) Dùng tranh phúng to.
b) Luyện đọc ( 20’ )

	- GV đọc mẫu toàn bài
- GV nêu giọng đọc:  tình cảm, nhẹ nhàng 
-  HD cách đọc 
	- HS theo dõi

- HS nghe, ghi nhớ

- HS  đọc

	- GV cho HS luyện đọc  từng câu
	-  HS nối nhau đọc từng câu

	- GV theo dõi, sửa lỗi phát âm 
	

	- Luyện đọc đoạn: Treo bảng phụ

- HD ngắt nghỉ, nhấn giọng câu:  “áo có dây kéo … lất phất”

- Giải thích từ: bối rối
- Cho HS đọc theo nhóm
- Tổ chức thi đọc giữa các nhóm

- Cho cả lớp đọc bài
	- HS đọc nối tiếp đoạn

- HS nghe

-  HS đọc theo nhóm
- Thi đọc đoạn

- Đọc đồng thanh 1 lần

	c) Tìm hiểu bài ( 14’)
	

	-  GV yêu cầu HS đọc thầm toàn bài và HS trả lời  các câu hỏi SGK 21
	- HS trả lời lần lượt các câu hỏi 


	- GV bổ sung : Hai anh em Tuấn và Lan mỗi người có những điểm tốt gì?

- Gọi HS nêu nội dung bài?

- Liên hệ:  Các em có khi nào đòi cha mẹ mua cho những thứ đắt tiền làm cha mẹ phải lo lắng không?

+ Có khi nào em dỗi một cách vô lí không?

- Giáo dục học sinh biết nhường nhịn quan tâm đến mọi người trong gia đình.
	- HS trả lời
- HS nêu ND bài
- Vài HS liên hệ

- HS nghe



	                                                    Tiết 2
d) Luyện đọc lại ( 10’ )
- GV đọc mẫu lần 2

 - HD luyện đọc phân vai
- Tổ chức thi đọc phân vai

- Nhận xét, tuyên dương 
	- HS theo dõi
- HS  luyện đọc phân vai theo nhóm

-  Các nhóm thi đọc phân vai


e) Kể chuyện ( 25’) Treo bảng phụ ghi các câu gợi ý
	- GV nêu nhiệm vụ

- HD kể từng đoạn theo lời của Lan

- Lưu ý: không nhất thiết phải kể giống y nguyên văn bản mà nên kể sáng tạo theo lời của Lan
- Gọi HS thi kể trước lớp
- GV tuyên dương những em kể tốt.
3. Củng cố, dặn dò ( 5’ )
- Gọi HS nêu ND, ý nghĩa câu câu chuyện? 
- Giáo dục học sinh biết nhường nhịn quan tâm đến mọi người trong gia đình.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn: Chuẩn bị tiết sau: Quạt cho bà ngủ
	- HS nhận nhiệm vụ
- HS tập kể theo cặp từng đoạn
- HS thi kể
- HS nghe

HS nêu ND, ý nghĩa câu câu chuyện?

HS lắng nghe

- HS nghe





 CHIỀU  TIẾT 1:                 CHÍNH TẢ (Nghe - viết)
chiếc áo len 

I. Mục tiêu:

- Nghe viết chính xác đoạn 4 của bài "Chiếc áo len ". Điền đúng các chữ cái trong bài tập 2a và 3.
- Phân biệt tr/ch, học thuộc tên 9 chữ cái tiếp theo.

- Giáo dục học sinh  ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ viết sẵn bài tập 3
III.  hoạt động dạy học.

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’ )
-  Học sinh viết bảng con:  sà xuống, xinh xẻo

- NX, sửa sai.
2. bài mới: 

a) Giới thiệu bài  (1’)

b) Hướng dẫn viết chính tả(22’)

	* GV đọc đoạn viết
	- HS nghe

	- Vì sao Lan ân hận?
	- HS trả lời

	- Lan mong trời mau sáng để làm gì?
	- HS  trả lời

	* Hướng dẫn cách trình bày.
	

	-  Đoạn văn có mấy câu? 

- Trong đoạn văn có những chữ nào phải viết hoa?  Vì sao?
	- Chữ đầu câu, tên riêng

	- Lời của Lan được viết như thế nào?
	- HS nêu

	- GV đọc từ khó: Nằm cuộn tròn, chăn bông, xin lỗi 
	- HS viết bảng con 

- 1 em  lên bảng

	- GV gọi HS đọc bài lần 2.

* GV đọc cho HS viết bài
	- 1 HS đọc bài viết
- HS viết bài vào vở

	- GV đọc  cho HS soát lỗi
	- HS tự soát lỗi 

	-  GV chấm  bài , nhận xét
	- HS lắng nghe

	c) Hướng dẫn làm bài tập (7’)
	

	* Bài 2a: Gọi HS nêu Y/c
- HD học sinh làm bài.

- Gọi HS lên bảng chữa bài.
	- HS nêu yêu cầu 

- HS tự làm bài

- 1 em lên bảng làm bài

	- GV sửa, chốt lại lời giải đúng 
	- HS lắng nghe

	- Nhận xét
	

	* Bài 3: GV treo bảng phụ 
	- 2 HS làm trên bảng phụ, lớp làm vở 

	- GV nhận xét, yêu cầu HS đọc bảng chữ cái theo thứ tự từ đầu đến “m”
	- HS đọc bảng chữ cái

- Thi đọc thuộc lòng bảng chữ cái

	3. Củng cố dặn dò ( 5’ )
- Cho HS viết lại một số lỗi sai cơ bản.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn: Chuẩn bị bài: Tập chép: Chị em
	- HS viết bảng con

- HS lắng nghe



TIẾT 2:                                            THỦ CÔNG

gÊp con Õch (tiÕt 1)

I. Mục tiêu:

- HS biết cách gấp con ếch đúng quy trình kĩ thuật
- Rèn kĩ năng gấp được con ếch bằng giấy  đúng quy trình kĩ thuật.

- Có ý thức học tập tốt, yêu thích sản phẩm thủ công.

II. Đồ dùng:

- Quy trình gấp con ếch

- Mẫu con ếch, giấy màu, kéo, bút ...

III. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
 - Gọi 2 HS nêu quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói. Nhận xét, đánh giá

-  Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. Nhận xét chung.
2. bài mới: a)  Giới thiệu bài (1’)
                     b) Các hoạt động  

* Hoạt động 1: Quan sát nhận xét (5’)
	+ Giáo viên giới thiệu mẫu con ếch

+ Giáo viên liên hệ thực tế về lợi ích của con ếch
	- HS quan sát nhận xét đặc điểm cấu tạo của con ếch

- HS nêu

- Học sinh lên bảng mở dần hình gấp con 

	
	ếch để hình dung ra cách gấp

	* Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu (10’)
	

	+ Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
	- Học sinh quan sát

	+ Bước 2: Gấp tạo 2 chân trước con ếch

(Giống như phần đầu và cánh máy bay đuôi rời)
	

	+ Bước 3:  Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch
	

	- Cách làm cho ếch nhảy:

- Giáo viên vừa hướng dẫn vừa thực hiện nhanh thao tác gấp con ếch 1 lần nữa để học sinh nắm được
	- Học sinh nhắc lại các thao tác dựa vào hình vẽ minh hoạ

	* Hoạt động 3 : Thực hành (15’)
	

	- Cho HS thực hành gấp con ếch
	- Học sinh thực hành

	- Giáo viên giúp đỡ, uốn nắn
- NX, đánh giá bài HS
	- Nhận xét

	3.  Củng cố, Dặn dò (4’)
- Gọi 1 - 2  học sinh  nêu lại cách gấp con ếch.
	1 - 2  học sinh  nêu lại cách gấp con ếch



- Cho HS dọn vệ sinh lớp học
- Nhận xét giờ học.

- Dặn: Chuẩn bị bài: gấp con ếch ( Tiết 2)


TIẾT 3:                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học, HS có thể:

+ Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp

+ Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp

+ Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp

II. ĐỒ DÙNG:
Các hình 10, 11 in trong SGK được phóng to

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Kiểm tra bài cũ (4’)  
- Gọi HS trả lời: Bạn đã làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp?

- GV nhận xét, đánh giá
	B. Bài mới 
1) Giới thiệu bài (1’)

2) Các hoạt động 
a.  Hoạt động 1: Động não (10’)

* MT: Kể tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp
* Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS nhắc lại tên các bộ phận của cơ quan hô hấp?

- Kể tên một số bệnh đường hô hấp mà em biết

* GV kết luận
b.  Hoạt động 2: Thảo luận nhóm(10’)

* MT: Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp 

* Cách tiến hành:
- GV chia HS thành các nhóm đôi, yêu cầu thảo luận tranh SGK

- GV giao nhiệm vụ: Nêu nội dung từng hình SGK

- Gọi HS trình bày trước lớp

- Gọi nhóm khác bổ sung

* GV kết luận
c. Hoạt động 3: Chơi trò chơi: Bác sĩ (6’)

* MT: Củng cố kiến thức bài học

* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn HS cách chơi: Một HS đóng vai bệnh nhân và  một HS đóng vai bác sĩ

- Yêu cầu: Bệnh nhân kể được một số biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp. Bác sĩ đóng vai nêu được tên của bệnh.
- HD cách chơi. 

Tổ chức cho HS chơi:

+ GV cho HS chơi thử trong nhóm, sau đó mỗi cặp lên đóng vai
- NX, tuyên dương.

* GV kết luận
C. Củng cố, dặn dò (4’)

- Chúng ta cần làm gì để đề phòng bệnh đường hô hấp?

- Các em đã có ý thức giữ gìn bệnh đường hô hấp chưa?
- Dặn: Thực hiện những việc làm đề phòng bệnh đường hô hấp. 
- GDHS có ý thức phòng bệnh đường hô hấp
- NX tiết học.

- DÆn: Chuẩn bị bài sau: Bệnh lao phổi
	- HS nêu: Mũi, phế quản, khí quản, hai lá phổi.

-  HS kể: Sổ mũi, ho, đau họng, sốt

- HS lắng nghe

- HS nhận nhiệm vụ và  thảo luận

- Mỗi cặp nói về ND của 1 hình
- HS trình bày trước lớp

- HS bổ sung cho nhóm của bạn

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe GV hướng dẫn 
- HS theo dõi
- HS chơi trong nhóm

- 2 cặp lên đóng vai trước lớp

- Cả lớp xem và góp ý bổ sung
- HS trả lời

- HS liên hệ bản thân

- HS lắng nghe



Thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2015
Chiều   Tiết 1:                                   Toán
Ôn tập về giải toán
i. Mục tiêu:

- Củng cố cách giải toán về nhiều hơn ít hơn. Giới thiệu bổ sung bài toán về "hơn kém nhau một số đơn vị". HS hoàn thành tối thiểu bài 1, 2,3

- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn.
- GDHS biết ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

II- Các hoạt động dạy học:

	1- Kiểm tra bài cũ (5’)
- Cho HS làm bảng con:
 523 – 314                  674 – 545
- NX chung.
2- Bài mới: 
 a. Giới thiệu bài (1’)
b. Luyện tập (30’)

* Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài.

- Cho HS nêu các bước giải.

- Nhận xét, tuyên dương
+  Củng cố dạng toán nhiều hơn.

* Bài 2: Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho ta biết gì? 
- Bài toán hỏi gì?
- Cho HS làm vở Toán

- Gọi 1 em lên bảng chữa bài

- Nhận xét, tuyên dương
+ Củng cố về cách giải  dạng toán ít hơn.

* Bài 3 : GV hướng dẫn mẫu
- Cho HS làm bài, chữa bài.

+ Củng cố dạng toán nhiều hơn một số đơn vị.
 3- Củng cố, dặn dò (4’)
- GV hệ thống bài học.

- Nhận xét giờ học. 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Xem đồng hồ
	- HS làm bài tập

- HS nêu yêu cầu của bài.
- HS phân tích bài toán.

-1 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm nháp 

- 1 HS nêu các bước giải.

- HS lắng nghe
- HS đọc bài.

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS làm vở
- 1 em chữa bài

- HS lắng nghe
- HS quan sát mẫu
- HS làm bài, 1 em chữa bài.
- HS lắng nghe
- HS nêu lại các bước giải.

- HS lắng nghe




TIẾT 2:                                          TẬP LÀM VĂN

VIẾT ĐƠN

I. MỤC TIÊU:

- HS biết dựa theo mẫu đơn của bài tập đọc “ Đơn xin vào Đội ”, viết được một lá đơn xin vào Đội TNTPHCM.

- Rèn kỹ năng viết đơn

- Giáo dục HS có ý thức phấn đấu trở thành Đội viên TNTPHCM.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Bảng phụ ghi sẵn mẫu đơn

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) 

- Gọi HS đọc lại đơn xin cấp thẻ đọc sách đã viết tiết trước.

- 1 HS nói những điều em biết về Đội TNTP. Nhận xét
2. BÀI MỚI           a. Giới thiệu bài (1’)
                               b. Hướng dẫn làm bài tập (29’)
- Treo bảng phụ (ghi sẵn mẫu đơn)
- GV ghi yêu cầu lên bảng, gọi HS nhắc lại yêu cầu.

	- HD HS dựa vào mẫu đơn trong bài tập đọc để viết
	- HS nghe



	- Trình bày một lá đơn gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
	- 3 phần: Phần đầu đơn, phần nội dung, phần cuối đơn

	- Phần đầu đơn cần ghi những gì?
	- Tên ĐTNTPHCM ( góc trái )

- Địa điểm, ngày,… ( góc phải )

- Tên đơn ( giữa )

- Địa chỉ gửi đơn đến 

	- Phần nội dung đơn cần ghi những gì?
	- Họ tên, ngày … năm sinh người viết đơn, người viết là học sinh lớp mấy, trường nào?

- Trình bày lí do viết đơn. Lời hứa của người viết đơn

	- Phần cuối đơn viết gì?

- Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu?

- Lưu ý: có những phần không nhất thiết
	- Chữ kí, họ tên người viết đơn

- Phần đầu đơn cần viết theo mẫu



	phải viết hoàn toàn như mẫu đó là phần nào?

- Gọi vài em nêu miệng lá đơn xin vào Đội 
	- Phần lí do, bày tỏ nguyện vọng
- 2- 3 HS nêu miệng lá đơn

	- GV cùng HS nhận xét, bổ sung
	

	- Yêu cầu HS viết đơn.
	- Viết  bài vào vở

	- Hướng dẫn lớp nhận xét
	- 1 số HS đọc đơn vừa viết


3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3’) 

- Liên hệ. Nhận xét giờ học
- Giáo dục HS có ý thức phấn đấu trở thành Đội viên TNTPHCM.

- Chuẩn bị bài sau: Kể về gia đình. 

TIẾT 3:                                AN TOÀN GIAO THÔNG*
BÀI 2: GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT 
I. MỤC TIÊU:

- HS  nắm được đặc điểm của giao thông đường sắt, 1 số quy định về an toàn giao thông đường sắt.

- HS biết thực hiện các quy định khi đi qua đường sắt.

- Có ý thức không đi bộ hoặc chơi đùa ở đường sắt.

II. CHUẨN BỊ:   Biển báo hiệu giao thông đường bộ số 210, 211
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (3’)

- Nêu các loại giao thông đường bộ mà em biết ?

- Đặc điểm của các loại đường giao thông đó?

2. BÀI MỚI.  a) Giới thiệu bài (1’)

                       b) Các hoạt động (29’)
*Hoạt động 1. Giới thiệu về đường sắt  (13’)

MT: HS biết nước ta có đường sắt đi những đâu, tiện lợi của giao thông đường sắt.

- GV giới thiệu:  Để vận chuyển người và hàng hoá ngoài ô tô, xe máy,... còn một phương tiện rất quan trọng là tàu hoả. Tàu hoả là một phương tiện đi trên đường sắt. Như vậy, ngoài giao thông đường bộ, còn có giao thông đường sắt.

- GV treo bản đồ tuyến đường sắt và giới thiệu 6 tuyến đường sắt của nước ta kết hợp hỏi HS về tác dụng của chúng.

* Hoạt động 2. Những quy định đi trên đường bộ có đường sắt cắt ngang (16’)

MT:HS nắm chắc quy định khi đi đường gắp nơi có đường sắt cắt ngang đường bộ trường hợp có rào chắn và không có rào chắn.

- Biết được những nguy hiểm khi đi lại hoặc chơi trên đường sắt. Thực hiện nghiêm chỉnh không chơi đùa chơi đùa trên đường sắt. Không ném đất đá nên tàu.

- GV hỏi: Các em thấy đường sắt cắt ngang đường bộ ở đâu chưa ?

- Khi tàu đến có chuông báo và rào chắn không? 

- Khi đi bộ gặp tàu hoả chạy cắt ngang đường bộ thì em cần phải tránh như thế nào ?

GV chốt:+ Không chơi đùa, đi bộ trên đường sắt

Khi có tàu đến, người đi qua đường sắt phải: 

+ Chấp hành theo hiệu lệnh và hệ thống báo hiệu đường sắt 

+ Khi có người điều khiển giao thông thì phải tuân theo hiệu lệnh của                      người điều khiển giao thông đường sắt.

          + Tại nơi có biển báo có định, lại có biển báo tạm thời thì phải tuân theo hiệu lệnh của biển báo tạm thời.

- GV giới thiệu biển báo hiệu giao thông đường bộ số 210, 211 nơi có tàu hoả đi qua có rào chắn và không có rào chắn.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (2’)

- Nhắc nhở HSGD không chơi đùa, đi bộ trên đường sắt.

- Nhận xét tiết học.
  Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2015
SÁNG    Tiết 1:                                  Toán
Xem đồng hồ

I. Mục tiêu:

- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12

- Củng cố về biểu tượng thời điểm. HS làm bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 

- Bước đầu có hiểu biết về thời gian, về sử dụng thời gian trong thực tế đời sống hàng ngày

II. Đồ dùng dạy- học: Mô hình đồng hồ, đồng hồ để bàn, đồng hồ điện tử

III. Các hoạt động dạy – học :

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) 

- Tính 399 + 208                 768 – 267
- Y/C học sinh làm bảng con.
2. Bài mới: 

a) Giới thiệu bài (1’)

b) Hướng dẫn cách xem đồng hồ (10’)

	- Yêu cầu kể tên các loại đồng hồ mà em biết 

- Cho  HS quan sát mặt đồng hồ

- Từ số nọ đến số kia em thấy được chia làm

mấy vạch?

- Kim ngắn chỉ gì? 

- Kim dài chỉ gì? 

- Kim dài đi hết 1 vạch nhỏ là bao nhiêu?
	- HS kể các loại đồng hồ mà em biết 

- HS quan sát mặt đồng hồ

- HS nêu
- HS nêu

- HS nêu

- HS nêu

	- Kim dài đi từ số này đến số kia là bao nhiêu phút?

- Kim dài đi hết 1 vòng là bao nhiêu phút?

- Đưa các mô hình 1, 2, 3 cho HS tập xem giờ

c) Luyện tập (20’)

* Bài 1: Gọi học sinh nêu yêu cầu

- Đưa mô hình A

- Kim ngắn chỉ số mấy? kim dài chỉ số mấy?

- Ta đọc như thế nào ?

- Gọi học sinh đọc

- Yêu cầu HS đọc theo nhóm đôi.

- Đai diện các nhóm đọc giờ trước lớp.

* Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Y/C HS lấy mô hình đồng hồ để thực hành 

 Để có 7 giờ 5 phút ta phải quay kim đồng hồ kim ngắn chỉ số mấy, kim dài chỉ số mấy?

- Các phần còn lại HS tự thực hành

* Bài 3: Yêu cầu HS nêu đề bài.

- Đây là loại đồng hồ gì?

- Em hãy đọc số giờ ở mô hình

- GV nhận xét.

- GV nêu đặc điểm của đồng hồ điện tử.

* Bài 4:  Cho học sinh quan sát các đồng hồ: 2 đồng hồ nào chỉ cùng thời gian

- Gọi học sinh trình bày. GV nhận xét.

3. Củng cố – dặn dò ( 3’)
- Gọi HS lên bảng quay đồng hồ  chỉ: 8 giờ 25 phút; 5 giờ kém 15 phút

- Dặn: Về nhà tập xem đồng hồ

- Nhận xét giờ học.
	- HS trả lời
- HS nêu

- HS tập xem giờ

- HS thực hiện

- HS quan sát

- HS  trả lời
- HS   nêu

- HS thực hiện cá nhân
- HS đọc theo nhóm đôi.
- Đại diện nhóm đọc
- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS thực hành theo nhóm

- HS nêu

- HS nêu Y/C
- HS nêu

- HS đọc số giờ ở mô hình

- HS  trình bày.

- HS quan sát

- Học sinh trình bày
- HS thực hiện
- HS nghe



TIẾT 2:                                                  TẬP ĐỌC
Quạt cho bà ngủ

I. Mục tiêu: 

-  Ngắt, nghỉ đúng  giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng chỗ sau mỗi dòng thơ và các khổ thơ.  Hiểu tình cảm yêu thương, hiếu thảo của bạn nhỏ  trong  bài thơ với bà. ( TL được các câu hỏi trong SGK; thuộc cả bài thơ).

- Rèn kĩ năng đọc và trả lời câu hỏi.
- GD tình cảm thương yêu, hiếu thảo đối với bà.
II. Đồ dùng dạy học

- Tranh phóng to.
III. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ ( 4’) 

- Giờ tr​ước các em đư​ợc học bài gì?

- Em hãy kể 1 đoạn trong bài mà em thích nhất và nói rõ vì sao em thích?
- NX ghi điểm.
2. Bài mới: 
  a) Giới thiệu bài: (1’)
b) Luyện đọc:_(12’)
	- GV đọc toàn bài.
- Hư​ớng dẫn luyện đọc 

+ Luyện đọc câu:

+ Đọc từng đoạn trư​ớc lớp:

+ Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp nhau từng khổ thơ.
- GV nhắc học sinh ngắt nghỉ hơi đúng.

+ Đọc từng đoạn trong nhóm: 
-  GV yêu cầu học sinh đọc theo nhóm 4.

- GV theo dõi, sửa cho 1 số học sinh.

c) H​ướng dẫn tìm hiểu bài: (10’)
- Cho HS đọc thầm lại toàn bài.

- GV nêu câu hỏi

- Bạn nhỏ trong bài đang làm gì?

- Cảnh vật trong nhà, ngoài vườn như thế nào?

- Yêu cầu thảo luận nhóm 2: Bà mơ thấy gì?  Vì sao em có thể đoán như vậy?

- Qua bài em thấy tình cảm của cháu đối với bà như thế nào?

d) Học thuộc lòng bài thơ. (10’)

- Tổ chức cho học sinh đọc thuộc lòng theo hình thức xoá dần

3. Củng cố - dặn dò ( 3’)

- ở nhà em đã làm gì để giúp đỡ bà?

  - Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài thơ.
    - Nhận xét giờ học. 


	- Học sinh theo dõi.
- HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ.

- HS đọc nối tiếp từng khổ thơ -> hết bài.
- HS luyện đọc nhóm 4.

- Đại diện 1 số nhóm lên đọc.

HS đọc thầm lại toàn bài.

HS trả lời lần lượt từng câu hỏi
- HS nêu.
- HS nêu.

- HS nêu.

- HS nối tiếp đọc từng dòng thơ

- 4 HS  thi đọc thuộc lòng.
- HS nêu.


TIẾT 4:                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU
so sánh. dấu chấm

I. Mục tiêu:

- HS nhận biết các từ chỉ sự so sánh, các hình ảnh được so sánh trong những câu văn, thơ. Điền đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp.

- Rèn kỹ năng tìm hình ảnh so sánh, điền dấu chấm.

- Giáo dục học sinh yêu thích tiếng Việt, thấy được sự phong phú của tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học:  - Bảng phụ viết sẵn bài tập 3
III. Hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ ( 3’ )

- Gọi 2 HS  chữa bài tập 1 ( tuần 2 ). Nhận xét.
2. Dạy  bài mới ( 30’ )

a) Giới thiệu bài: (1’)

b) Hướng dẫn làm bài tập: (29’)

	* Bài 1: GV ghi yêu cầu lên bảng
	- HS đọc yêu cầu 

	- GV dán 4 băng giấy chép sẵn 4 phần của bài tập 1

- Yêu cầu HS đọc và tìm hình ảnh so sánh
	- HS đọc lần lượt từng câu thơ 

- Làm bài vào vở bài tập

- 4 em lên bảng gạch chân các hình ảnh so sánh

	- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng 
	- Lớp nhận xét

	- Củng cố cách tìm  hình ảnh so sánh
	

	* Bài 2: Gọi HS đọc Y/C
- Yêu cầu HS  tìm và viết những từ chỉ sự so sánh ở các câu thơ, câu văn trong bài.
	- HS đọc yêu cầu, 

- HS viết ra giấy nháp những từ chỉ sự so sánh.

	- GV nhận xét, chốt lại các từ thường dùng để so sánh.
	 - HS nêu miệng

-  Nhận xét

	
	- Vài em  đọc lại các từ trên

	* Bài 3  : GV treo bảng phụ
	- HS  nêu yêu cầu

	- GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đoạn văn để chấm câu cho đúng. Mỗi câu phải trọn ý. Nhớ viết hoa những chữ đầu câu.


	- HS  làm vở bài tập

- 1 HS  lên chữa bài

- Lớp nhận xét 

- Vài em đọc lại đoạn văn vừa điền dấu câu.

	- GV chấm, chữa bài, NX

3. Củng cố - dặn dò ( 5’ )

- Gọi HS nhắc lại kiến thức của bài

- Liên hệ, nhắc học sinh chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS nhắc lại kiến thức của bài



CHIỀU  TIẾT1:                               TẬP VIẾT
ôn chữ hoa:  B

I. Mục tiêu: 

-  Viết đúng chữ hoa B, H, T (1 dòng); viết đúng tên riêng Bố Hạ (1 dòng) và câu ứng dụng: Bầu ơi …..chung một giàn (1 lần)  bằng cỡ chữ nhỏ.
- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ.
- GD học sinh ý thức trình bày VSCĐ. 

II. Đồ dùng dạy- học - Mẫu chữ hoa B 
III. Các hoạt động dạy- học

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’) 

- Gọi 2 HS lên bảng viết : Âu Lạc. GV nhận xét.
- Cả lớp làm vở nháp.
2. bài mới:  a) Giới thiệu bài (1’)

                       b) H​ướng dẫn HS viết trên bảng con (15’)

	* Luyện viết chữ hoa:

- Tìm các chữ hoa có trong bài: 

- Treo chữ mẫu: B, H, T
- Chữ B cao mấy ô, gồm mấy nét ? 
- GV viết mẫu+ nhắc lại cách viết từng chữ.
- GV nhận xét sửa chữa.
*  Viết từ ứng dụng : 

- GV giới thiệu về: Bố Hạ

- Hướng dẫn viết từ ứng dụng.

- Yêu cầu học sinh viết: Bố Hạ
* Viết câu ứng dụng:
- GV viết câu ứng dụng lên bảng.
- GV giúp HS hiểu nội dung  câu ứng dụng 
	- HS nêu: B, H, T

- HS quan sát.

- HS nêu
- 2 HS  lên bảng viết, HS d​ưới lớp viết vào bảng con.
-  HS  đọc từ.

- HS theo dõi.
- HS theo dõi
- HS viết trên bảng con.
- NX, sửa sai
- 3 HS đọc câu ứng dụng.

- HS  lắng nghe

	- Hướng dẫn viết : Dòng trên có mấy chữ, dòng
dưới có mấy chữ ?
	- HS trả lời

	- Yêu cầu học sinh viết bảng con:  Bầu
	- HS viết bảng con: Bầu
- NX, sửa sai

	c) Hư​ớng dẫn học sinh viết vào vở: (15’)
- GV nêu yêu cầu viết bài .

- GV quan sát nhắc nhở ​ thế ngồi, chữ viết.

- GV chấm 5 - 7 bài trên lớp. NX
3.  Củng cố - dặn dò ( 4’)
- Cho HS nhắc lại quy trình viết chữ hoa : H, B, T
- Dặn học sinh rèn VSCĐ. Nhận xét tiết học.
	- Học sinh viết vở

- HS nhắc lại



TIẾT 2:                                               TIẾNG VIỆT *
LUYỆN ĐỌC CÁC BÀI TẬP ĐỌC TUẦN 2

LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 2
I. MỤC TIÊU: 

  - HS viết đúng, đẹp bài 2 theo mẫu trong vở LVCĐ. Luyện đọc các bài tập đọc tuần 2
  - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp  cho học sinh. Rèn kĩ năng đọc.

  - GD học sinh ý thức trình bày VSCĐ.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- KT vở luyện viết, bảng con.  GV nhận xét

2 . DẠY BÀI MỚI: 
a) Giới thiệu bài. (1’)  Nêu mục đích , yêu cầu của tiết học.

b) Hướng dẫn luyện đọc.( 10’)

	- GV cho học sinh luyện đọc lại các bài tập đọc trong tuần 2. 

- Gọi HS thi đọc trước lớp

- Gọi HS trả lời câu hỏi trong SGK. 

- Quan tâm uốn nắn học sinh đọc chậm, đọc ngọng.
	- Học sinh luyện đọc nhóm đôi

- 4 nhóm HS thi đọc trước lớp

- HS trả lời câu hỏi trong SGK. 




c) Hướng dẫn luyện viết chữ đẹp (20’)

*  H​ướng dẫn HS viết trên bảng con.

	- Gọi HS nêu các chữ hoa có trong bài 

- GV viết mẫu từng chữ: C, Của, Chọn, Chẳng, một nén
- Yêu cầu HS viết:  C, Của, Chọn, Chẳng, một nén
- GV nhận xét sửa chữa.
	- HS tìm 
- HS nghe
- 2 HS lên bảng viết, HS d​ưới lớp viết vào bảng con

	* Hư​ớng dẫn học sinh viết vào vở:
 - GV nêu yêu cầu luyện viết .

- GV quan sát nhắc như HS tư​ thế ngồi, chữ viết.

* Chấm, chữa bài 
- GV chấm 5 - 7 bài trên lớp.

- GV nhận xét chung.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (5’)
- Cho HS viết lại lỗi sai cơ bản
- Dặn học sinh rèn VSCĐ. 
- GV nhận xét tiết học.
	- Học sinh viết vở

- HS viết lại lỗi sai cơ bản



TIẾT 3:                                                      TOÁN *
LUYỆN: TRỪ  CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (có nhớ một lần)
I. MỤC TIÊU.

- Ôn tập, củng cố cách trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần). HS hoàn thành bài 1 đến hết bài 5 sách ôn luyện và kiểm tra.
- Rèn kĩ năng đặt tính và tìm x, tính chu vi hình tứ giác, giải toán.
- Giáo dục HS yêu thích học toán.
II . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.    

1. GIỚI THIỆU BÀI (1’)

2. LUYỆN TẬP (30’)
	Bài 1: Đặt tính rồi tính.

- Cho HS làm bài vào bảng con.

- Gọi 4 HS lên bảng chữa bài. Nhận xét 
+ Củng cố về đặt tính rồi tính.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống

- Cho HS làm bài vào sách.

- Gọi HS lên bảng chữa. Nhận xét
+ Củng cố cách tìm số bị trừ, số trừ, hiệu
* Bài 3: Tìm x

Cho HS tự làm bài.

- Gọi 2 HS lên chữa bài. Nêu cách tìm số hạng, số bị trừ.

+ Củng cố về tìm thành phần chưa biết.

  * Bài 4: Cho HS tự giải vào vở

- Gọi HS lên bảng chữa bài.

+ Củng cố cách tính chu vi hình tứ giác

  * Bài 5:  Gọi HS ®ọc tóm tắt bài toán. 

- Cho HS tìm hiểu bài toán

- Cho HS tự làm bài giải.

- Gọi 1HS lên bảng chữa bài. Nhận xét 
+ Củng cố về giải toán.

3. CỦNG CỐ – DẶN DÒ (5’)  
- GV cùng HS hệ thống lại bài hoc.

- Dặn: Về nhµ ôn bài .

- Nhận xét giờ học.
	1 HS nªu Y/C
HS làm bài 

4 HS lên bảng chữa bài

1 HS nªu Y/C
HS làm bài vào sách.

2 HS lên bảng chữa.

1 HS nêu Y/C
HS làm bài.

2 HS chữa bài làm.

HS tự giải vào vở

1HS lên bảng chữa bài.
1HS ®ọc tóm tắt bài toán.
HS tìm hiểu bài toán

HS tự làm bài giải.

1HS lên bảng chữa bài

HS hệ thống lại bài hoc.



Thứ năm ngày 10  tháng 9 năm 2015
SÁNG   TIẾT 1:                                TOÁN
Xem đồng hồ (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

- Biết cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ ở các số từ 1 đến số12 rồi đọc theo hai cách.

- Tiếp tục củng cố biểu tượng về thời gian và hiểu biết về thời điểm làm công việc hàng ngày của HS.

 - Giáo dục lòng yêu thích môn học.

II- Đồ dùng:

- GV: Mô hình đồng hồ để bàn đồng hồ điện tử.

III Các hoạt động dạy -học:
	1- Kiểm tra bài cũ (5’)      
- Gọi HS lên bảng quay kim và đọc theo y/c                              

- GV, HS cùng nhận xét, đánh giá.

2- Bài mới: 

a. Giới thiệu bài (1’)
b. Thực hành (29’)
 Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

- GV yêu cầu HS quan sát các mặt đồng hồ và nêu giờ tương ứng.

- GV cho làm mẫu một ý:

- Đång hồ A chỉ mấy giờ?

- 6 giờ 55 phút còn được gọi là mấy giờ?

- Nêu vị trí kim giờ và kim phút trên đồng hồ A?
 Bài 2: Đọc yêu cầu của bài.

- GV tổ chức thi quay kim đồng hồ nhanh
Bài 4: Xem tranh rồi trả lời câu hỏi.

- GV - HS cả lớp nhận xét bổ sung

3- Củng cố, dặn dò (5’) 

- GV và HS hệ thống bài học.

- Nhận xét giờ học
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
	- HS lên bảng quay kim và đọc theo y/c

 chỉ 8 giờ 35 phút hoặc 9 giờ kém 25 phút

- HS đọc yêu cầu của bài

- HS thảo luận cặp đôi để làm bài.

- 6 giờ 55 phút.

- 7 giờ kém 5 phút.

- Kim giờ chỉ quay số 6 và gần số 7, kim phút chỉ ở số 11.

- Các ý khác HS làm tương tự.

- Chữa bài nhận xét, chốt.

 HS đọc yêu cầu của bài.

- HS quay kim đồng hồ theo các giờ theo các giờ SGK đưa ra và các giờ khác do GV  quy định

- HS thực hiện làm.

- HS hệ thống bài
- HS nghe


                              
TIẾT 2:                                   CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP)
chị em

I. Mục tiêu:

- Chép lại đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ lục bát " Chị em ". Viết đúng các từ ngữ khó viết trong bài: trải chiếu quét, luống rau
- Rèn kỹ năng trình bày bài thơ.

- GD ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp

II. Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ chép sẵn bài chính tả
iii. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ ( 5’ ) 

- 1 em viết từ:  trung thực

- 1 em đọc thuộc lòng đúng thứ tự 19 tên chữ cái đã học. Nhận xét
2. Dạy bài mới

a) Giới thiệu bài (1’)
b) Hướng dẫn viết chính tả (22’)
	- GV đọc mẫu bài thơ

-  Người chị trong bài thơ làm những công việc gì ?
	-  1 Học sinh đọc lại. Cả lớp nghe

- Chị trải chiếu, buông màn

	- Bài thơ viết theo thể thơ gì? 
	- Lục bát

	- Nêu cách trình bày thể thơ lục bát?
	- HS  nêu

	- Các chữ đầu dòng thơ viết như thế nào? 
	- Viết hoa 

	- Hướng dẫn học sinh viết từ khó: trải chiếu, quét, luống rau

- Nhận xét
	- HS  bảng con 

- 1 em  lên bảng

- HS nghe

	- Viết chính tả: GV treo bảng phụ

- GV đäc  cho HS soát lỗi
	- HS nhìn bảng chép bài

-  HS soát lại bài.

	- Chấm, chữa bài: thu chấm một số vở, nhận xét, chữa lỗi
	- HS nghe


	c) Hướng dẫn học sinh làm bài tập (7’)
	

	Bài 2: Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập.
	- 1 HS   đọc yêu cầu

	- GV nhận xét sửa sai

- Chốt lời giải, củng cố phân biệt  ăc/oăc
	- HS làm bài 

- HS  chữa bài.

	Bài 3a: 
	- HS làm vào vở

	- Trái nghĩa với từ  : “riêng” là từ nào ?
	- HS  trả lời

	- Cùng nghĩa với từ: “ leo” là từ gì ?

- Đồ vật nào dùng để đựng nước, rửa tay, rửa mặt, … 

* GV mở rộng thêm: những đồ vật trong gia đình thường bắt đầu bằng “ch” như : chăn, chiếu, chum, chổi, …

-  Củng cố phân biệt  tr/ch
3. Củng cố dặn dò (5’)
- Cho HS viết lại một số lỗi sai cơ bản

- Nhận xét giờ học
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Nghe viết: Người mẹ
	- HS trả lời

- Vài em nhắc lại

- HS nghe
- HS viết bảng con
- HS nghe





TIẾT 3:                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

máu và cơ quan tuần hoàn

I. Mục tiêu:

- Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên tranh vẽ hoặc trên mô hình.

- HS ham thích tìm hiểu về khoa học tự nhiên và con người.

II. Các hoạt động dạy học:

a. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Hằng ngày, chúng ta phải làm gì để đề phòng bệnh lao phổi? Nhận xét, đánh giá.
b. Bài mới: 1. Giới thiệu bài (1’)

                      2. Các hoạt động 
a. Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận (10’)

	*Mục tiêu: Nhận biết được đặc điểm của máu, cơ quan tuần hoàn.
*Cách tiến hành:

B1: Làm việc theo nhóm 2:

- Yêu cầu HS QS các hình trong SGK và TL câu hỏi:

+ Bạn đã bị đứt tay, trầy da chưa? Khi đó bạn nhìn thấy gì ở vết thương?

+ Theo bạn khi máu mới chảy ra khỏi cơ thể, máu là chất lỏng hay đặc quánh?

+ Huyết cầu đỏ có hình dạng như thế nào? Nó có chức năng gì? Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể có tên là gì? 

B2: Làm việc cả lớp: 

- GV nhận xét, 
*Kết luận: GV nêu kết luận chung.
b. Hoạt động 2: Làm việc với SGK (10’)
*Mục tiêu: Nhận biết được tim và vị trí của tim.
*Cách tiến hành:

B1: Làm việc theo cặp:

- Cho HS quan sát H4, thực hiện hỏi đáp theo câu hỏi ghi trên bảng phụ: + Đâu là tim, đâu là các mạch máu. Hãy mô tả vị trí của tim trong lồng ngực. Chỉ vị trí tim trên lồng ngực của mình.
*Kết luận: - GV kết luận

c. Hoạt động 3: Trò chơi tiếp sức(10’)

*Mục tiêu: Củng cố về cơ quan tuần hoàn.

*Cách tiến hành:

- GV phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Tiến hành cuộc chơi: GV chia nhóm
- GV kết luận
c. Củng cố, dặn dò (4’)   

- Cơ quan vận chuyển máu đi khắp cơ thể có tên là gì? 

- Dặn:  Chuẩn bị bài sau. Hoạt động tuần hoàn
	- Quan sát và thảo luận.

- Đại diện nhóm lên trình bày. Các nhóm khác NX, bổ sung.

- HS nghe

- Quan sát theo cặp

- Từng cặp hỏi đáp trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS nghe

- HS theo dõi. HS nêu lại.
- 1 nhóm HS chơi thử. Thi cả lớp.

- HS nghe

- HS trả lời.
- HS nghe




Thứ sáu ngày 11  tháng 9 năm 2015
SÁNG  TIẾT 1:                                     TOÁN
Luyện tập

I. Mục tiêu:

- Củng cố  xem giờ chính xác đến  5 phút, số phần bằng nhau của đơn vị , so sánh giá trị số  của 2 biểu thức đơn giản, giải toán có lời văn

- Rèn kĩ năng xem đồng hồ, làm tính, giải toán

- HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1, 2, 3.

- GDHS say mê học toán

II. Đồ dùng dạy học:
  - Mô hình đồng hồ bài 1. Bảng phụ ghi bài 3 ( trang 17)
III. Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ (5’)
-  Gọi 2 em chữa bài 4 - (trang16). Nhận xét đánh giá
2. Bài mới

a)  Giới thiệu bài (1’)
b) Hướng dẫn luyện tập (29’)
	* Bài 1:

- Đưa mô hình đồng hồ để HS tiện theo dõi

- Đồng hồ chỉ mấy giờ?
	- HS nêu yêu cầu

- Quan sát mô hình đồng hồ

- HS  trả lời câu hỏi

- HS nhận xét

	- Giáo viên nhận xét, sửa. Củng cố cách xem đồng hồ
	

	* Bài 2: 

- Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt, nêu bài toán, rồi tìm cách giải.
	- Học sinh làm bài

- 1 em chữa bài 

- Lớp nhận xét

	- Chấm bài, nhận xét

+ Củng cố về giải toán
	- HS nghe



	* Bài 3: Treo bảng phụ

- Yêu cầu học sinh chỉ ra được ở hình 1 và hình 2 của phần a đã khoanh vào một phần mấy số quả cam? 

- Yêu cầu HS làm tương tự ở phần b 
  + Củng cố về một phần bằng nhau.                
	- Học sinh nêu: ở hình 1 đã khoanh vào 
[image: image1.wmf]3
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 số quả cam?  …

- HS làm bài, chữa bài
- HS nghe

	* Bài 4:  Yêu cầu học sinh tính kết quả rồi mới so sánh, điền dấu

- GV chấm bài, nhận xét
	- Học sinh làm bài

- 3 em lên chữa bài

- HS nghe

	- Yêu cầu HS không cần tính kết quả mà vẫn điền được dấu đúng

+ Củng cố về so sánh biểu thức.

3. Củng cố  dặn dò (5’) 

- GV hệ thống ND bài học.

- Nhận xét giờ học

- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung

	- HS giải thích cách làm

- Nhận xét

- HS nghe

- HS nhắc lại nội dung bài học

- HS nghe




TIẾT 2:                                          TẬP LÀM VĂN

Kể Về GIA ĐÌNH.  điền vào giấy tờ in sẵn

I. Mục tiêu:

-  Kể được một cách đơn giản về gia đình với người bạn mới quen theo gợi ý  (BT1) 

- Biết viết đơn xin phép nghỉ học đúng mẫu ( BT 2 ) 

- Giáo dục HS tình cảm gia đình.

II. Chuẩn bị: Bảng phụ bài 2
III. hoạt động dạy học:

a. Kiểm tra bài cũ (5’)  

- GV gọi HS đọc đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh. Nhận xét.
b. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài (1’)

2. Luyện tập (30’)

	- Gọi HS nêu Y/c của bài. 

- Hướng dẫn HS nắm vững Y/c của bài.
	- HS đọc bài.

	- Yêu cầu HS tập kể theo nhóm đôi.
- Mời đại diện các nhóm thi kể.
- Nhận xét, bình chọn những HS kể tốt nhất: Kể đúng yêu cầu của bài, lưu loát, chân thật

- Liên hệ và giáo dục về tình cảm gia đình.
Bài tập 2( Treo bảng phụ)
- GV nêu yêu cầu của bài tập.
- Gọi 1 HS đọc mẫu đơn, sau đó, nói về trình tự lá đơn.
- Y/c học sinh nêu miệng trước lớp.
- GV yêu cầu HS viết đơn vào vở theo mẫu SGK (hoặc vở bài tập)

- Chú ý: Quốc hiệu và tiêu ngữ không cần viết chữ in hoa.
- GV chấm bài của một vài em, nêu nhận xét.
c. Củng cố, dặn dò ( 4’)
- Nhắc lại ND tiết học.
- GV nhắc nhở HS nhớ mẫu đơn để thực hành viết đơn xin nghỉ học khi cần thiết.
- Nhận xét tiết học. 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau Nghe - kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn
	- Tập kể theo nhóm.
- Các nhóm thi kể.
- Nhận xét bạn kể.
- HS nghe.

- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- HS đọc mẫu đơn, nói về trình tự lá đơn.
- 2, 3 HS làm miệng bài tập.
- HS tự làm bài vào vở.
- HS ®äc lá đơn đã hoàn chỉnh.
- HS nghe.
- HS nhắc lại ND tiết học.
- HS nghe.





TIẾT 4:                                   GIÁO DỤC TẬP THỂ
SINH HOAT LỚP
I. Mục tiêu:

- HS biết ​​ưu, khuyết điểm trong tuần. Biết ph​​ương h​​ướng tuần sau.

- Phát huy những ư​​u điểm, khắc phục tồn tại. 
- Văn nghệ nói về chủ đề: Vui đến trường
- Có ý thức v​​ươn lên thực hiện tốt mọi nền nếp.

II. Các hoạt động dạy học:

1. Nhận xét hoạt động trong tuần (20’)
- Các tổ tr​​ưởng nhận xét, đ​​ưa ra cách khắc phục tồn tại của tổ mình.
- Các sao trưởng báo cáo.
- Lớp tr​ưởng, lớp phó nhận xét chung.

- GV nhận xét bổ sung.

* Ưu điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Khuyết điểm: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................
* Cá nhân tiêu biểu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Ph­​​¬ng h​​­íng tuần 4 (10’)
- Duy trì các nề nếp hàng ngày. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ HSTH
- Học và làm bài đầy đủ. Giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông.

- Không đi học muộn; Phát huy ư​​u điểm, khắc phục tồn tại.
- Tiếp tục mư​ợn truyện, sách tham khảo. Giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Xây dựng đôi bạn học tốt.

3. Văn nghệ( 10’)
- Tổ chức cho HS biểu diễn các bài hát về mái trường

- Nhận xét, tuyên dương
   
Nhận xét                                                            

……………………………………………………………..………………………..…….……………………………..………………………………………………….………….……………………………………………………………..…………….………………………………………………..……………………………………..……………………..…………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
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